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Tóm tắt 
Muỗi Aedes aegypti thu thập từ 20 điểm nghiên 

cứu thuộc 10 tỉnh miền Nam, Việt Nam từ tháng 
9/2007 đến tháng 9/2009, được đánh giá về độ nhạy 
cảm với 5 loại hoá chất diệt côn trùng theo phương 
pháp giấy tẩm hoá chất của Tổ chức Y tế thế  giới 
(DDT 4%; malathion 5%; permethrin 0,75%; 
lambdacyhalothrin 0,05% và deltamethrin 0,05%). Kết 
quả cho thấy muỗi Aedes aegypti kháng hoặc có khả 
năng kháng với DDT ở 100% điểm nghiên cứu. Nhạy 
cảm với malathion tại 6 điểm (30%), có khả năng 
kháng ở 11 điểm (55%) và kháng ở 3 điểm (15%). Với 
3 loại hoá chất thuộc nhóm Pyrethroid 
(lambdacyhalothrin; deltamethrin và permethrin), ghi 
nhận muỗi kháng tại  45% điểm nghiên cứu, có khả 

năng kháng ở 33%, và còn nhạy cảm ở 22% điểm 
nghiên cứu.  Độ nhạy cảm của muỗi Ae. aegypti với 
hóa chất diệt côn trùng không đồng đều ở các điểm 
nghiên cứu và với các loại hóa chất khác nhau.  

Tác giả khuyến nghị tiếp tục sử dụng loại hoá chất 
diệt côn trùng muỗi Ae. aegypti  còn nhạy cảm, tăng 
nồng độ trong giới hạn cho phép dựa trên kết quả thử 
nghiệm sinh học tại thực địa đối với những hoá chất 
muỗi đã có khả năng kháng. Không sử dụng những 
loại hoá chất đã bị kháng. 

Từ khóa: Muỗi Aedes aegypti,  chất diệt côn trùng  
Summary 
Evaluation of suscepsibility of AEDES AEGYPTI 

to insecticides in southern province of vietnam, 2007-
2009 
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Aedes aegypti from 20 research sites of 10 
provinces in the South of Vietnam was evaluated 
during 2007 and 2009 for susceptibility to 5 
insecticides using WHO insecticide treated papers: 
DDT 4%; malathion 5%; lambdacyhalothrin 0,05%; 
deltamethrin 0,05% and permethrin 0.75%. Results 
showed that Aedes aegypti was resistant or possible 
resistant to DDT at 100% research sites. The 
mosquitoes were susceptible to malathion at 6 
research sites (30%), possible resistant at 11 sites 
(55%) and resistant at 3 sites (15%). For 3 
insecticides belong to pyrethroid group, Aedes  
aegypti was resistant at 45%, possible resistant at 
33% and susceptible at 22% research sites.  

Susceptibility of Aedes aegypti collected in the 
South of Vietnam to insecticide  is variable depending 
on tested insecticide and location. 

It is needed to carry out bio-assay with field 
mosquitoes before conducting insecticide spray 
during the epidemic to ensure the effective of 
intervention in term of dose and insecticide selection. 

Keywords: Aedes aegypti,  insecticides 

Đặt vấn đề 
Sử dụng hóa chất diệt côn trùng ngày càng rộng 

rãi trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, 
gia dụng và y tế đã làm cho độ nhạy cảm của các véc 
tơ truyền bệnh giảm dần và xuất hiện sự kháng hóa 
chất diệt côn trùng. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y 
tế thế giới cần phải xác định độ nhạy cảm với hóa 
chất diệt côn trùng và theo dõi định kỳ mức độ nhạy 
cảm này để đảm bảo đưa ra những quyết định đúng 
đắn và kịp thời trong việc sử dụng hóa chất diệt côn 
trùng và chiến lược phòng chống các bệnh do vectơ 
truyền [1].  

Các tỉnh miền Nam, Việt Nam là khu vực có bệnh 
sốt dengue/sốt xuất huyết dengue (SD/SXHD) lưu 
hành nặng, số mắc và chết luôn cao nhất trong các 
khu vực và chiếm tới 70-80% số mắc và chết của cả 
nước [2]. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của biện 
pháp sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong công tác 
phòng chống SD/SXHD, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu “Đánh giá độ nhạy cảm với hóa chất diệt côn 
trùng của muỗi Aedes aegypti truyền bệnh sốt 
dengue/sốt xuất huyết dengue ở một số tỉnh miền 
Nam, 2007 - 2009 ”. Với mục tiêu: Đánh giá độ nhạy 
cảm của muỗi Aedes aegypti với 5 loại hoá chất diệt 
côn trùng DDT, malathion, permethrin, deltamethrin 
và lambda cyhalothrin, nhằm góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác phòng chống dịch SD/SXHD trong các 
vụ dịch. 

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Muỗi và bọ gậy Aedes 

aegypti (Ae. aegypti) truyền bệnh SD/SXHD tại thực 
địa nghiên cứu. 

- Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành 
ở 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam, bao 
gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa 
Vũng Tàu, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Hậu 
Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và Cà Mau. Mỗi tỉnh chọn 
2 điểm để nghiên cứu, 1 điểm thuộc khu vực nông 
thôn, 1 điểm thuộc khu vực thành thị, tổng số điểm 
nghiên cứu là 20. 

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 9/2007 đến tháng 
9/2009. 

- Các hoá chất diệt côn trùng thí nghiệm bằng giấy 
thử của Tổ chức Y tế Thế giới: DDT 4%, malathion 
5%, permethrin 0,75%, lambda cyhalothrin 0,05%, 
deltamethrin 0,05%.  

2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả dựa trên cuộc 

điều tra cắt ngang. 
2.2. Chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên 10 tỉnh trong số 

19 tỉnh khu vực miền Nam, mỗi tỉnh chọn 2 điểm để 
nghiên cứu, điểm nghiên cứu là nơi thường xuyên xảy 
ra dịch SD/SXHD và có mặt véc tơ Ae. aegypti.  

3. Phương pháp thu thập mẫu 
3.1. Thu thập mẫu tại thực địa 
Điều tra dụng cụ chứa nước để thu thập bọ gậy 

muỗi Aedes tại hộ gia đình theo phương pháp của 
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bọ gậy của mỗi 
điểm nghiên cứu được để riêng, chuyển về phòng thí 
nghiệm côn trùng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí 
Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội để 
nhân nuôi. 

3.2. Nhân nuôi bọ gậy trong phòng thí nghiệm của 
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để thu thập muỗi 
Ae. aegypti F1, 1 - 2 ngày tuổi để thí nghiệm. 

3.3. Xác định độ nhạy cảm với hoá chất diệt côn 
trùng của muỗi Ae. aegypti 

- Sử dụng muỗi Ae. aegypti F1, 1 - 2 ngày tuổi cho 
tiếp xúc trong 1 giờ với giấy tẩm hoá chất. Mỗi xét 
nghiệm lặp lại 4 lần. Qui trình thử theo hướng dẫn của 
Tổ chức Y tế Thế giới [3]. 

Đọc kết quả: Dựa vào tỷ lệ muỗi chết trong vòng 
24 giờ sau khi thử nghiệm: 

- Tỷ lệ muỗi chết từ 98% - 100%: Muỗi nhạy cảm 
với hóa chất thử 

- Tỷ lệ muỗi chết từ 80% - 97%: Muỗi có khả năng 
kháng với hóa chất thử  

- Tỷ lệ muỗi chết < 80%: Muỗi kháng với hóa chất 
thử 

Khi muỗi ở lô đối chứng chết từ 5% đến 20% thì tỷ 
lệ chết được điều chỉnh theo công thức Abbott như 
sau : 

 

(% muỗi chết ở lô thử - % muỗi chết ở lô đối 
chứng) x 100 

Tỷ lệ muỗi chết = 100% - % muỗi chết ở lô đối chứng 
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Kết quả và bàn luận  
Bảng 1. Độ nhạy cảm của muỗi Aedes aegypti với hoá chất diệt côn trùng 10 tỉnh miền Nam, 2007-2009  

Tỷ lệ chết (%) 

Tt Điểm nghiên cứu Khu vực DDT 
4% 

Permethrin 
0.75% 

Lambda-
cyhalothrin 

0.05% 

Deltamethrin 
0.05% 

Malathion 
5% 

Thời gian thử 

1 Phường 8, quận 5, TP Hồ Chí Minh Thành thị 76 99 100 100 100 9/2007 
2 Tân Qui Tây, Bình Chánh, TP HCM Nông thôn 14 92 36 71 54 9/2007 
3 Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Thành thị 4 96 22 64 60 11/2007 
4 Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Nông thôn 0 99 0 13 0 9/2009 
5  Phường 5, Vũng Tàu, BR V. Tàu Thành thị 8 81 42 76 67 10/2007 
6 Long Sơn, Vũng tàu, BR V. Tàu Nông thôn 1 66 35 72 33 11/2007 
7 Cần Đước, Cần Đước, Long An Thành thị 19 96 69 91 95 10/2007 
8 Tân An, Cần Đước, Long An Nông thôn 31 88 90 99 87 9/2007 
9 Tân Châu, Tân Châu, An Giang Thành thị 0 100 0 64 8 6/2009 

10 Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang Nông thôn 0 94 78 97 99 11/2007 
11 Phường 5, Vĩnh Long, Vĩnh Long Thành thị 0 66 3 51 12 6/2008 
12 Tân Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long Nông thôn 18 68 71 99 80 6/2008 
13 Kim Cung, Phụng Hiệp, Hậu Giang Thành thị 48 91 49 83 71 10/2007 
14 Hoà An, Phụng Hiệp, Hậu Giang Nông thôn 88 92 84 97 93 10/2007 
15 Phường 8, Bến Tre, Bến Tre Thành thị 8 91 65 99 83 01/2008 
16 Thạnh Trị, Bình Đại,  Tre Nông thôn 5 96 75 100 99 9/2007 
17 Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Thành thị 9 100 87 97 99 9/2007 
18 Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Nông thôn 8 100 97 100 100 9/2007 
19 Phường 9, Cà Mau, Cà Mau Thành thị 0 99 24 71 62 12/2007 
20 Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau Nông thôn 11 96 39 72 46 12/2007 

 
Kết quả nghiên cứu (bảng 1) cho thấy muỗi Ae. 

aegypti kháng với DDT ở hầu hết các điểm nghiên cứu 
(95%). Kết quả nghiên cứu từ năm 1999 và 2004 của 
một số tác giả cũng cho thấy muỗi Ae. aegypti ở các 
tỉnh miền Nam đã kháng với DDT ở tất cả các điểm 
nghiên cứu [4], [5]. Mặc dù hoá chất diệt côn trùng 
DDT đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam khoảng 20 năm, 
kết quả nghiên cứu cho thấy muỗi Ae. aegypti ở khu 
vực miền Nam vẫn thể hiện kháng ở mức độ cao với 
loại hoá chất này. Việc sử dụng hoá chất diệt côn trùng 
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và thiếu sự kiểm soát là 
nguyên nhân làm gia tăng các quần thể muỗi kháng 
ho  ̧chất diệt côn trùng trong đó có DDT. Với malathion 
độ nhạy cảm của Ae. aegypti ở các tỉnh miền Nam rất 
khác nhau, từ nhạy cảm, có khả năng kháng đến 
kháng. Có 6 điểm (30%) muỗi Ae. aegypti còn nhạy 
cảm với malathion, gồm điểm Hồ Chí Minh thành thị, 
Bình Dương nông thôn, An Giang thành thị, Sóc Trăng 
nông thôn, Sóc Trăng thành thị, Cà Mau thành thị, 
kháng ở 3 điểm (15%) (điểm nông thôn của Bà Rịa 
Vũng Tàu và 2 điểm  thành thị và nông thôn Vĩnh 
Long), có khả năng kháng ở 11 điểm (55%). Một 
nghiên cứu tiến hành năm 1999, cho thấy muỗi Ae. 
aegyti còn nhạy cảm với malathion ở cả 3 điểm nghiên 
cứu là Nam Thái - Kiên Giang, Biên Hoà - Đồng Nai và 
Phú Lập - Đồng Nai, với tỷ lệ chết 100% [4]. Một 
nghiên cứu khác vào năm 2004 ở 4 điểm (2 điểm ở tỉnh 
Bến Tre, 2 điểm ở thành phố Hồ Chí Minh), cho thấy 
muỗi Ae. aegypti còn nhạy cảm với malathion ở 2 điểm 
nông thôn thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre, 
có khả năng kháng ở 2 điểm còn lại [5]. Như vậy, xu 
hướng kháng malathion ở khu vực miền Nam của Ae. 

aegypti đã tăng dần theo thời gian và mức độ nhạy 
cảm khác nhau giữa các điểm nghiên cứu.  

Kết quả thử nghiệm với 3 hoá chất diệt côn trùng 
thuộc nhóm Pyrethroid muỗi Ae. aegypti ở phần lớn 
các điểm đã kháng hoặc có khả năng kháng. Muỗi 
Ae. aegypti còn nhạy cảm với permethrin nồng độ 
0,75% ở 1 điểm (Hồ Chí Minh thành thị), chiếm 5%, 
có khả năng kháng ở 4 điểm, chiếm 20% và kháng ở 
15 điểm, chiếm tới 75%. Có 50% số tỉnh nghiên cứu 
muỗi ở khu vực thành thị có mức độ kháng cao hơn 
khu vực nông thôn, với p<0,05. Với deltamethrin 
0,05% muỗi Ae. aegypti còn nhạy cảm ở 6 điểm 
(30%), có khả năng kháng ở 5 điểm (25%) và kháng 
ở 9 điểm (45%). Chỉ có 5 điểm  nghiên cứu (25%), 
muỗi Ae. aegypti còn nhạy cảm với lambda-
cyhalothrin 0,05%, có khả năng kháng ở 5 điểm 
(25%) và kháng ở 10 điểm còn lại (50%). Trong 3 loại 
hoá chất diệt côn trùng thuộc nhóm Pyrethroid được 
thử nghiệm, deltamethrin tỏ ra có hiệu quả diệt muỗi 
cao hơn cả.  

So sánh kết quả nghiên cứu của chúng tôi với các 
nghiên cứu trước đây từ năm 1999 và 2004 [4], [5], 
cho thấy mức độ kháng với permethrin 0,75%, 
lambda-cyhalothrin 0,05% và deltamethrin 0,05% của 
muỗi Ae. aegypti ở khu vực này có chiều hướng tăng 
lên nhanh chóng. Miền Nam là vùng lưu hành nặng 
của bệnh SD/SXHD, số mắc, số chết luôn cao nhất 
trong các khu vực và chiếm tới trên 80% số mắc và 
chết do SD/SXHD của cả nước [2]. 

Phun hoá chất diệt côn trùng vẫn là biện pháp 
chính để kiểm soát muỗi truyền bệnh tại các ổ dịch, 
ngay cả khi chưa có dịch. Cùng với các thử nghiệm 
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đánh giá mức độ nhạy cảm với ho  ̧ chất diệt côn 
trùng của các Viện Vệ sinh Dịch tễ/Pasteur khu vực, 
kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã đóng góp cho dự 
án mục tiêu phòng chống Sốt xuất huyết, Bộ Y tế 
xem xét, quyết định việc lựa chọn, khuyến cáo sử 
dụng deltamethrin để diệt muỗi trưởng thành tại các ổ 
dịch SD/SXHD. Tuy nhiên, những địa phương mà 
muỗi Ae. aegypti có biểu hiện có khả năng kháng với 
hoá chất diệt côn trùng thì cần tiến hành thử sinh học 
tại thực địa để xác định nồng độ, liều lượng phun có 
hiệu quả. 

Kết luận và khuyến nghị 
Muỗi Aedes aegypti kháng hoặc có khả năng 

kháng với DDT 4% ở 100% điểm nghiên cứu. Nhạy 
cảm với malathion5% ở 6 điểm (30%), có khả năng 
kháng ở 11 điểm (55%), kháng ở 3 điểm (15%). 
Kháng với 3 loại hoá chất thử nghiệm thuộc nhóm 
Pyrethroid (lambdacyhalothrin 0,05%; deltamethrin 
0,05% and permethrin 0,75%) 45% điểm nghiên cứu, 
có khả năng kháng ở 33%, và còn nhạy cảm ở 22% 
điểm nghiên cứu.   

Độ nhạy cảm của muỗi Ae. aegypti với hóa chất 
diệt côn trùng không đồng đều ở các điểm nghiên cứu 
và với các loại hóa chất khác nhau.  

Khi sử dụng hoá chất diệt côn trùng để phun diệt 
muỗi Ae. aegypti trưởng thành tại ổ dịch SD/SXHD tại 
các tỉnh miền Nam cần đánh giá độ nhạy cảm để 

đảm bảo  tính an toàn và hiệu quả, không gây « 
nhiễm môi trường. Tiếp tục sử dụng loại hoá chất diệt 
côn trùng còn nhạy cảm, tăng nồng độ trong giới hạn 
cho phép dựa trên kết quả thử nghiệm sinh học tại 
thực địa đối với những hoá chất mà muỗi Ae. aegypti 
đã có khả năng kháng. Không sử dụng những loại 
hoá chất đã bị kháng. 
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Tóm tắt:  
Nghiên cứu sự phân bố một số bệnh truyền nhiễm 

chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Quân khu 3 
trong 5 năm (2005 - 2009). Kết quả cho thấy: 

- Các Bệnh truyền nhiễm thường gặp ở Quảng 
Ninh thuộc 4 nhóm chính: Bệnh có véc tơ truyền bệnh 
trung gian, bệnh lây theo đường tiêu hoá, bệnh lây 
theo đường hô hấp và các bệnh xã hội. 

- Trong các bệnh có véc tơ trung gian: Bệnh sốt 
rét tập trung chủ yếu ở Hoành Bồ (18,9%), Ba Chẽ 
(17,6%) và Bình Liêu (9,9%); bệnh viêm não vi rút 
nhiều nhất ở Hạ Long, Yên Hưng, Ba chẽ; viêm não 
do mô não cầu gặp nhiều ở Yên Hưng, Đông Triều, 
Hạ Long và Móng cái. 

- Với các bệnh lây theo đường tiêu hoá: Bệnh tiêu 
chảy tập trung ở Yên Hưng, Hạ Long, Đông Triều; 
bệnh viêm gan vi rút phân bố nhiều ở Cẩm Phả, Đầm 
Hà, Vân Đồn. 

- Đối với bệnh lây theo đường hô hấp: Hội chứng 
cúm gặp nhiều ở Hải Hà, Đông Triều, Hoành Bồ. 
Bệnh cúm A(H1N1) xuất hiện đầu tiên vào ngày 
24/7/2009, gặp nhiều ở Hạ Long, Uông Bí, Hoành Bồ. 

- Trong nhóm bệnh xã hội, chủ yếu là bệnh lao và 
HIV/AIDS. Tính đến tháng 6 năm 2009 toàn tỉnh 
Quảng Ninh có 7.042 người nhiễm HIV, trong đó có 
4.448 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, có 
3.847 người đã tử vong. 

Từ khóa: bệnh truyền nhiễm, Quảng Ninh - Quân 
khu 3  

Đặt vấn đề 
Quảng Ninh là tỉnh miền núi ven biển, nằm ở địa 

đầu Đông Bắc Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt 
quan trọng về quốc phòng-an ninh, kinh tế xã hội, có 
nhiều cửa khẩu, hải cảng, có tiềm năng lớn về 
khoáng sản, thuỷ sản và du lịch. 

Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, 
là một trong những trọng điểm kinh tế của cả nước, có 
nhiều trung tâm công nghiệp, du lịch và thương mại. 

Do ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên, các điều 
kiện kinh tế xã hội, làm cho tình hình dịch tễ trong tỉnh 
diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt là trong những năm 
gần đây, do tác động của sự biến đổi khí hậu, tình 
hình dịch bệnh trong nước, quốc tế và sự tăng cường 
giao lưu trong và ngoài nước, làm cho tình hình dịch 


